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Giới thiệu về mô đun 

Vị trí, ý nghĩa, vai trò mô đun : 

     Mô đun cơ kỹ thuật là một môđun cơ sở, là một phần kiến thức không thể thiếu trong việc đào tạo 

hình thành tay nghề 1 thợ điện dân dụng. 

    Trước khi học môđun cơ kỹ thuật học sinh phải được học qua các môn học: Toán lớp 10, vật lý 9 

    Môđun cơ kỹ thuật giúp cho học sinh có các kiến thức tổng quát về cơ học, làm cơ sở cho các môn 

học chuyên ngành ...   

Mục tiêu của mô đun: 

  Học xong mô đun này học viên sẽ: 

- Phân tích được lực liên kết, đặt lực tác dụng. 

- Giải được các bài toán tĩnh định lực tác dụng đơn giản, bằng các phương trình lực tác dụng. 

- Xác định được trọng tâm của vật rắn.  

- Phân tích và xác định lực ma sát 

- Tính toán công, công suất 

Học xong mô đun này học viên có khả năng: 

- Phân tích được lực liên kết và lực tác dụng. 

- Lập được các phương trình tính toán về lực, mômen .  

- Xác định được trọng tâm vật rắn đồng chất đơn giản, đối xứng. 

- Phân tích và xác định được lực ma sát tác dụng lên vật 

- Giải được bài toán bằng phương pháp bảo toàn năng lượng để tính công, công suất.  

Nội dung chính của mô đun: 

    Kiến thức: 

bài 01: Các khái niệm cơ bản về cơ học lý thuyết 

2.1. Vật rắn tuyệt đối 

2.2. Lực và hệ lực 

bài 02: Các tiên đề tĩnh học 

2.1. Tiên đề 1: Hai lực cân  bằng 

2.2. Tiên đề 2: Thêm hoặc bớt đi 1 hệ lực cân bằng 

2.3. Tiên đề 3: Hợp 2 lực 

2.4. Tiên đề 4: Tác dụng và phản tác dụng của lực 

2.5. Tiên đề 5: Hoá rắn. 

bài 03: Liên kết và phản lực liên kết 

3.1. Một số khái niệm về liên kết 

3.2. Một số liên kết thường gặp 

3.3. Tiên đề giải phóng liên kết  

Bài 4   Lý thuyết về mô men lực 
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4.1. Mô men lực đối với một điểm 

4.2. Mô men lực đối với một trục 

bài 05: hệ lực và ĐIều kiện cân bằng của hệ Lực  

5.1. Hai đặc trưng cơ bản của hệ lực 

5.2. Thu gọn hệ lực 

5.3. Điều kiện cân bằng và hệ phương trình cân bằng của hệ lực không gian 

5.4. Điều kiện cân bằng và hệ phương trình cân bằng của hệ lực phẳng 

bài 06: BÀI toán hệ vật 

6.1. Khái niệm các bài toán về hệ vật 

6.1.1. Bài toán đòn 

6.1.2. Bài toán hệ vật 

6.2. Phương pháp giải các bài toán về hệ vật      

bài 07: Ma sát 

7.1.     Ma sát trượt 

7.2. Ma sát lăn 

7.3.     Phương pháp giải các bài toán về ma sát 

bài 08: trọng tâm của vật rắn 

8.1.  Công thức tính trọng tâm một số hình phẳng đơn giản 

8.1.1 Định nghĩa 

8.1.2 Toạ độ trọng tâm của hình phẳng  

 8.2. Các phương pháp xác định trọng tâm 

8.3. Phương pháp thực nghiệm. 

bài 09: chuyển động cơ bản của vật rắn 

9.1. Chuyển động tịnh tiến 

9.2. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định 

9.3. Chuyển động song phẳng của vật rắn 

bài 10: c«ng-c«ng suÊt-®éng n¨ng-thÕ n¨ng-®éng lượng 

10.1. Công 

10.2. Công suất: 

10.3. Động năng 

10.4. Thế năng. 

Kỹ năng: 

- Phân tích lực liên kết và lực tác dụng.  

- Lập các phương trình tính lực và mômen, trọng tâm, ma sát, công và côgn suất. 

- ứng dụng được vào các trường hợp thực tế 
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Các hoạt động học tập chính trong mô đun 

Hoạt động 1 : Học tập trên lớp về 

- Các khái niệm cơ bản về cơ học vật rắn, cách phân tích lực liên kết, lực tác dụng...   

- Các thành lập các phương trình tính toán . 

- Giải một số bài tập cơ bản. 

Hoạt động 2  : Hoạt động theo nhóm 

-  Cho một số ứng dụng thực tế để học sinh thảo luận theo nhóm về việc phân tích lực liên kết và lực 

tác dụng. 

                          Yêu cầu về đánh giá hoàn thành mô đun  

Kiến thức:  

- Các kiến thức về xác định lực liên kết và phản lực liên kết 

- Lập phương trình lực và mô men.  

- Xác định trọng tâm của vật rắn 

- Phân tích lực ma sát và tính lực ma sát 

- Lập và tính toán được phương trình chuyển động của vật rắn 

- Giải được bài toán bằng phương pháp bảo toàn năng lượng 

Kỹ năng: 

- Phân tích lực liên kết, lực tác dụng 

- Lập phương trình tính lực liên kết, lực tác dụng 

- Xác định trọng tâm vật rắn. 

- Xác định lực ma sát 

Công cụ đánh giá: 

- Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm 

- Hệ thống các bài tập tính toán về lực, mômen, ma sát, trọng tâm vật rắn, chuyển động, công - 

công suất 

- Các bài tập kiểm tra định kỳ. 

- Các bài tập kiểm tra kết thúc. 

Phương pháp đánh giá: 

- Trắc nghiệm: lý thuyết các câu hỏi lý thuyết 

- Kiểm tra định kỳ và kết thúc về tính lực và phản lực liên kết, xác định trọng tâm vật rắn, xác định 

các thông số chuyển động quay 
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Mã bài: HCE 01 11 01 

 bài 01: Các khái niệm cơ bản về cơ học lý thuyết 

 

Giới thiệu : 

- Bài học này giúp cho học sinh có được các khái niệm cơ bản về vật rắn, vật rắn tuyệt đối.  

- Các khái niệm về lực, hệ lực 

Mục tiêu thực hiện: 

 -  Giải thích và trình bày được các khái niệm cơ bản về vật rắn. 

-  Trình bày về lực và hệ lực. 

Nội dung chính: 

2.3. Vật rắn tuyệt đối 

2.4. Lực và hệ lực 

 Các hình thức học tập: 

- Học trên lớp về các khái niệm vật rắn, lực, hệ lực 

- Học theo nhóm. 

1.1. Vật rắn tuyệt đối 

Vật rắn tuyệt đối là một tập hợp vô hạn các chất điểm mà khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ luôn 

luôn không đổi. Đây là mô hình đơn giản nhất của vật thể, nó được xem xét khi biến dạng của nó có 

thể bỏ qua được do bé quá hoặc không đóng vai trò quan trọng đối với mục tiêu khảo sát. Vật rắn 

tuyệt đối được gọi là vật rắn. 

1.2. Lực và hệ lực 

Lực là đại lượng đặc trưng cho tác dụng tương hỗ cơ học của vật này đối với vật khác mà kết quả 

làm thay đổi chuyển động hoặc biến dạng của vật.  

 Ví dụ: Dưới tác dụng của lực vật đang đứng yên chuyển sang chuyển động, vật đang chuyển động 

thẳng đều sang chuyển động không đều...Kinh nghiệm và thực nghiệm xác nhận rằng lực được đặc 

trưng bởi các yếu tố sau: 

a. Điểm đặt của lực:  

Là điểm mà tại đó vật nhận được tác dụng từ vật khác. 

b. Phương và chiều của lực:  

Là phương và chiều chuyển động của chất điểm (Vật thể có kích thước vô cùng bé) từ trạng thái 

yên nghỉ dưới tác động cơ học. 

c. Cường độ của lực: Là số đo độ mạnh yếu của tương tác cơ học. Đơn vị của lực là Niutơn, 

ký hiệu là N và các bội số của nó như: kilô Niutơn, ký hiệu là KN (1KN = 103 N), Mêga 

Niutơn, ký hiệu là MN (1MN = 106 N) mô hình toán học của lực là véctơ lực, ký hiệu là F. 

Điểm gốc (điểm đặt) của véctơ lực là điểm đặt của lực. Phương và chiều của véctơ lực là 

phương và chiều tác dụng lực. Mođun của véctơ lực biểu diễn cường độ tác dụng của lực 
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(với tỷ lệ xích được chọn trước). Giá mang véctơ lực được gọi là đường tác dụng lực (hình 

11.1.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ lực: là tập hợp nhiều lực tác dụng lên một vật rắn: φ( 1F , 2F ,….. NF ) (hình 11.1.2) 

 Tuỳ thuộc đường tác dụng của các lực nằm trong cùng một mặt phẳng hay không 

cùng một mặt phẳng chúng ta có hệ lực phẳng hay hệ lực không gian. Cũng tuỳ thuộc đường 

tác dụng gặp nhau hoặc song song với nhau ta có hệ lực đồng quy (hình 11.1.3) hay hệ lực 

song song (hình 11.1.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

Hình 1.3          Hình 1.4 

 

Hai hệ lực được gọi là tương đương khi chúng gây cho cùng một vật rắn các trạng thái 

chuyển động cơ học như nhau (hình 11.1.5) 

 Ký hiệu: φ( 1F , 2F ,….. NF ) ≡ Ψ( 1 , 2 ...., K ) 

 

 

 

F1 

F2 

F3 

F4 

F1 F2 

F3 

F5 

F1 

F2 

F3 

F4 

1 2 

3 

4 

F2 

F1 

F4 

F3 

Hình 1.1 
Hình 1.2 

Đường tác dụng lực                    
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     Hình 1.5 

 Hợp lực của hệ: là một lực duy nhất tương đương với hệ lực. Gọi R  là hợp lực của hệ lực 

φ( 1F , 2F ,….., NF )  thì  (hình 11.1.6): 

 R  ≡ φ( 1F , 2F ,….. NF ) 

 

 

 

 

 

 

 

     Hình 1.6 

Trạng thái cân bằng của vật rắn 

Hệ lực cân bằng là trạng thái đứng yên (không dịch chuyển) của vật rắn được khảo sát. 

Tuy nhiên nó có thể đứng yên đối với vật này nhưng lại không đứng yên đối với vật khác do 

đó cần phải chọn một vật làm chuẩn chung cho sự quan sát, vật đó được gọi là hệ quy 

chiếu. Trong tỉnh học hệ quy chiếu được chọn là hệ quy chiếu quán tính, tức là hệ quy 

chiếu thoả mãn định luật quán tính của Galilê (Ví dụ hệ quy chiếu đứng yên tuyệt đối) cân 

bằng như vậy gọi là cân bằng tuyệt đối. 

 

Câu hỏi bài tập 

Hãy chọn câu trả lời đúng nhất 

1. Vật rắn tuyệt đối là vật rắn có khoảng cách giữa hai điểm.  

 

a) Bằng không  b) Thay đổi  c) Không đổi d) Luôn luôn không đổi 

   

2. Người ta định nghĩa lực. 

a) Lực là đại lượng đặc trưng cho tác dụng tương hỗ cơ học của vật này đối với vật khác 

mà kết quả làm thay đổi chuyển động hoặc biến dạng của vật.  

F1 F2 

F3 

F4 

R 
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b) Lực là đại lượng đặc trưng cho tác dụng tương hỗ cơ học của vật này đối với vật khác 

mà kết quả làm thay đổi chuyển động. 

c) Lực là đại lượng đặc trưng cho tác dụng tương hỗ cơ học của vật này đối với vật khác 

mà kết quả làm biến dạng của vật.. 

d) Lực là đại lượng đặc trưng cho tác dụng tương hỗ cơ học của vật này đối với vật khác 

mà kết quả không làm thay đổi chuyển động hoặc biến dạng của vật.. 
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Mã bài  HCE 01 11 02 

bài 02: Các tiên đề tĩnh học 

 

Giới thiệu : 

- Bài học này cung cấp cho học sinh về các tiên đề tĩnh học và các định lý, hệ quả .  

Mục tiêu thực hiện: 

 Giải thích và trình bày được các tiên đề tĩnh học. 

Nội dung chính: 

2.1. Tiên đề 1: Hai lực cân  bằng 

2.2. Tiên đề 2: Thêm hoặc bớt đi 1 hệ lực cân bằng 

2.3. Tiên đề 3: Hợp 2 lực 

2.4. Tiên đề 4: Tác dụng và phản tác dụng của lực 

2.5. Tiên đề 5: Hoá rắn. 

 Các hình thức học tập: 

- Học trên lớp về các tiên đề tỉnh học, các hệ quả và các định lý 

- Sử dụng phương pháp thuyết trình, giải thích. 

2.1. Tiên đề 1: Hai lực cân  bằng 

Điều kiện cần và đủ để một vật rắn 

nằm cân bằng dưới tác dụng của hai lực là 

hai lực có cùng đường tác dụng, ngược 

chiều và cùng cường độ. 

Hai lực này thoả mãn điều kiện này 

được gọi là hai lực cân bằng (hình 11.2.1). 

 

 

 

 

 Ta kí hiệu:  

 ( F , F  ) ~ 0       (hình 11.2.1) 

2.2. Tiên đề 2: Thêm hoặc bớt đi 1 hệ lực cân bằng 

Tác dụng của hệ lực không thay đổi nếu thêm vào hoặc bớt đi hai lực cân bằng. 

Như vậy nếu ( F , F  ) là hai lực cân bằng thì (hình 11.2.2a): 

   φ( 1F , 2F ,….. NF )  ( 1F , 2F ,….., NF , F , F  ) 

Hoặc nếu hệ lực có hai lực 1F và 2F  cân bằng nhau thì (hình 11.2.2b): 

 ( 1F , 2F ,….. FN )   ( 3F , 4F ,..., NF ) 
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      (hình 11.2.2) 

Hệ quả: (Định lí trượt lực) 

Tác dụng của lực lên vật rắn không thay đổi khi trượt lực trên đường tác dụng của nó (hình 

11.2.3)  

Chứng minh: 

Thức vậy, khi thêm hai lực cân bằng ( BF , BF  ) tại B có cùng cường độ với lực AF ta có 

(hình 11.2.4) 

Theo tiên đề 2 ta có: )( AF


 ~ ),,( '

ABB FFF


 

Theo tiên đề 1 thì:     ( BF , BF  ) ~ 0, do đó ta có thể bỏ đi. Như vậy ta có: 

)( AF


 ~ ),,( '

ABB FFF


~ )( BF


 

 Như vậy trong trường hợp đối với vật rắn (chỉ đối với vật rắn) điểm đặt của lực không 

cần chú ý. chỉ có đường tác dụng của lực là quan trọng. Lực trong tĩnh học vật rắn có tính 

chất của véctơ trượt. 

 

 

 

 

        

  (hình 11.2.3)      (hình 11.2.4)  

2.3. Tiên đề 3: Hợp 2 lực 

Hai lực tác dụng lên vật rắn tại một điểm tương đương với một lực tác dụng tại cùng 

điểm đó và có véctơ lực bằng véctơ chéo của hình bình hành có hai cạnh là hai vectơ lực 

của các lực đã cho (hình 11.2.5). 

Về phương diện véctơ ta có: 

         21 FFR


    

Nghĩa là: véctơ R


 bằng tổng véctơ các lực thành phần 
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F

N

F F F F F F F F

Về giá trị :  

cos.2 21

2

2

2

1 FFFFR   

Trong đó  là góc hợp bởi hai véctơ 1F , 2F  

 

       

(hình 11.2.5) 

Nhờ định luật này cho phép sử dụng phép tính cộng véctơ để cộng lực. Do hệ quả trượt 

lực, điều kiện hai lực đặt tại một điểm có thể mở rộng thành điều kiện hai đường tác dụng 

của hai lực gặp nhau. 

2.4. Tiên đề 4: Tác dụng và phản tác dụng của lực    

 Lực tác dụng và lực phản tác dụng 

giữa hai vật có cùng cường độ, cùng 

đường tác dụng và hướng ngược chiều 

nhau (hình 11.2.6) 

Chú ý rằng lực tác dụng và phản lực 

tác dụng không phải là hai lực cân 

bằng vì chúng không tác dụng lên cùng 

một vật rắn. Định luật tác dụng và phản 

tác dụng đúng cho mọi hệ quy chiếu 

(Quán tính và không quán tính) và làm 

cơ sở cho việc mở rộng các kết quả đã 

khảo sát đối với một vật cho vật khác 

trong bài toán hệ vật. 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

   (hình 11.2.6)

2.5. Tiên đề 5: Hoá rắn.  

Một vật biến dạng cân bằng dưới tác dụng của một hệ lực thì khi “hoá rắn” nó vẫn cân 

bằng (hình 11.2.7) 

 

 

             

 

 

  (hình 11.2.7)      (hình 11.2.8) 

Như vậy hệ lực dụng lên ‘’vật biến dạng đã cân bằng’’ cũng thoả mãn các điều kiện của hệ 

lực tác dụng lên vật rắn cân bằng. Điều này cho phép sử dụng các điều kiện cân bằng của 

vật rắn cho vật biến dạng đã cân bằng.  

R


 

Vật biến dạng 
cân bằng 

Vật rắn cân 
bằng 

Vật rắn cân 
bằng 

Vật biến dạng cân 
bằng trở nên không 

cân bằng 
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Tuy nhiên đó chỉ là điều kiện cần chứ không phải là điều kiện đủ, tức có hệ lực làm cho vật 

rắn cân bằng nhưng lại làm cho ‘’vật biến dạng đã cân bằng” trở nên không cân bằng (hình 

11.2.8). Để khảo sát bài toán cân bằng của vật biến dạng, ngoài các điều kiện cân bằng 

của vật rắn cần thêm các giả tiết về biến dạng (ví dụ sử dụng định luật Hóc trong Sức bền 

vật liệu) 

 

Câu hỏi bài tập 

 1.  Điều kiện cần và đủ để một vật rắn nằm cân bằng dưới tác dụng của hai lực là hai lực 

a) Cùng đường tác dụng 

b) Cùng cường độ. 

c) Ngược chiều. 

d) Cùng đường tác dụng, ngược chiều và cùng cường độ. 

2. Lực tác dụng và lực phản tác dụng giữa hai vật có  

a) Cùng cường độ 

b) Cùng đường tác dụng  

c) Hướng ngược chiều nhau 

d) Tổng hợp a, b, c 

3. Tác dụng của hệ lực không thay đổi nếu thêm vào hoặc bớt đi  

a) một lực cân bằng. 

b) Hai lực cân bằng. 

c) Ba lực cân bằng. 

d) Tổng hợp ba câu trên (a, b, c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Khoa: Cơ khí chế tạo – CĐN Tp. HCM Page 12 

Mã bài:  HCE 01 11 03 

bài 03: Liên kết và phản lực liên kết 

 

Giới thiệu : 

- Bài học này cung cấp cho học sinh về các loại liên kết thường gặp và cách phân tích tích 

liên kết và phản lực liên kết. 

Mục tiêu thực hiện: 

- Phân biệt được các liên kết thường gặp. 

- Nhận dạng và trình bày được các ký hiệu liên kết trên bản vẽ. 

Nội dung chính: 

3.1. Một số khái niệm về liên kết 

3.2. Một số liên kết thường gặp 

3.3. Tiên đề giải phóng liên kết  

 Các hình thức học tập: 

- Học trên lớp về các khái niệm liên kết 

- Phân tích lực liên kết 

 

3.1. Một số khái niệm về liên kết 

Liên kết là những điều kiện ràng buộc di 

chuyển của vật. Trong tĩnh học các điều kiện 

ràng buộc được thực hiện bằng sự tiếp xúc 

hoặc nối (bản lề, dây,...) trực tiếp giữa các vật. 

Các vật chịu liên kết được gọi là những vật 

không tự do. Lực tác dụng tương hỗ giữa các 

vật liên kết với nhau được gọi là lực liên kết. 

Các lực không phải là lực liên kết được gọi là 

lực đặt vào (lực hoạt động). Đối với một vật thì 

lực do các vật khác tác dụng lên nó được gọi là 

các phản lực liên kết, còn các lực do nó 

tác dụng lên vật liên kết với nó (thường 

là liên kết tựa) được gọi là áp lực (hình 

11. 3.1 a,b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

           a)   b) 

   (Hình 11. 3.1)

3.2. Một số liên kết thường gặp 

3.2.1. Liên kết tựa: (không ma sát)  
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- Hai vật trực tiếp tựa lên nhau, tiếp xúc theo bề mặt, hoặc đường hoặc điểm: phản lực 

tựa có phương vuông góc với mặt tựa (hoặc đường tựa), có chiều cản trở (theo phương pháp 

tuyến) di chuyển của vật (hình 11. 3.2 a, b, c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

(Hình 11. 3.2) 

 

3.2.2. Liên kết dây mềm:  

- Phản lực của dây tác dụng lên vật khảo sát đặt vào điểm buộc dây và hướng vào dây. 

Phản lực của vật rắn tác dụng lên dây được gọi là sức căng dây, ký hiệu là T. Sức căng dây 

hướng dọc dây và hướng ra đối với mặt cắt dây, làm dây luôn ở trạng thái căng (hình 11. 

3.3). 

3.2.3. Liên kết thanh:  

- Được thực hiện nhờ các thanh thoả mãn các điều kiện sau: chỉ có lực tác dụng ở hai 

đầu, còn dọc thanh không có lực tác dụng và trọng lượng thanh được bỏ qua (ví dụ các 

thanh không trọng lượng, liên kết bằng liên kết hoặc trụ cầu). Phản lực có phương qua hai 

điểm chịu lực (hình 11. 3.4) 

- Nói chung liên kết có thể có kết cấu đa dạng, xác định phương chiều của phản lực liên 

kết trong trường hợp chung theo quy tắc sau: tương ứng với hướng di chuyển thẳng bị ngăn 

trở có phản lực ngược chiều, tương ứng với hướng di chuyển quay bị ngăn trở có ngẫu phản 

lực ngược chiều.  

 

 

 

 

 

 

   Hình 11. 3.3      Hình 11. 3.4 
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3.2.4. Liên kết bản lề:  

- Hai vật có liên kết bản lề khi chúng có trục (chốt) chung, có thể quay đối với nhau. 

Trong trường hợp này hai vật tựa vào nhau theo đường nhưng điểm tựa chưa được xác định. 

Phản lực liên kết R  đi qua tâm của trục và có phương, chiều chưa được xác định. Phản lực 

được phân thành phần vuông góc với nhau ( xR  yR ), nằm trong mặt phẳng thẳng góc với 

đường trục tâm của bản lề (hình 11. 3.5). 

 

 

 

 

       

 

 

     Hình 11. 3.5 

 

3.2.6. Liên kết gối:  

- Dùng để đỡ các dầm, khung...có loại gối cố định và gối con lăn. Phản lực liên kết của 

gối cố định được xác định như liên kết bản lề, còn phản lực liên kết của gối con lăn được tìm 

theo quy tắc của phản lực liên kết tựa (hình 11. 3.6). 

 

 

 

 

 

 

Hình 11. 3.6           Hình 11. 3.7 

 

3.2.7. Liên kết gối cầu:  

- Được thực hiện nhờ một quả cầu gắn vào đầu một vật gây liên kết. Phản lực gối cầu đi 

qua tâm O của võ cầu, còn phương và chiều chưa được xác định. Thường phản lực gối cầu 

được phân thành ba thành phần vuông góc ( ),,( zyx RRR


 (Hình 11. 3.7) 

- Trường hợp liên kết cối (ổ chặn) tương tự như liên kết gối cầu đã được trình bày trên, 

nghĩa là chỉ biết điểm đặt của phản lực lien kết, còn phương chiếu của nó chưa được xác 
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định. Do vậy phản lực được chia làm ba thành phần vuông góc với nhau, trong đó có một 

thành phần hướng theo phương bị chắn còn hai thành phần khác nằm trong mặt phẳng 

vuông góc với phương bị chắn. (Hình 11. 3.8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hình 11. 3.8      Hình 11. 3.9 

 

3.2.8. Liên kết ngàm:  

- Liên kết khi vật được nối cứng vào một vật khác (ví dụ trường hợp hai vật được hàn 

cứng với nhau). Trong trường hợp ngàm phẳng (hệ lực khảo sát là hệ lực phẳng), phản lực 

liên kết gồm hai lực thẳng góc với nhau và một ngẫu lực nằm trong mặt phẳng chứa hai 

thành phần lực và cũng là mặt phẳng tác dụng của hệ lực (hình 11. 3.9). 

- Đối với ngàm không gian (hệ lực khảo sát là hệ lực không gian) phản lực liên kết gồm 

ba thành phần lực vuông góc với nhau (dọc ba trục toạ độ) và ba thành phần ngẫu lực trong 

ba mặt phẳng toạ độ (hình 11. 3.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Hình 3.10     Hình 11. 3.11 
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      Hình 11. 3.12 

   

3.2.9. Liên kết thanh:  

- Được thực hiện nhờ các thanh thoã mãn điều kiện sau: 

Chỉ có lực tác dụng ở hai đầu, còn dọc thanh không có lực tác dụng và trọng lượng thanh 

được bỏ qua (ví dụ các thanh không trọng lượng, liên kết bằng các liên kết trụ hoặc cầu). 

Phản lực có phương qua hai điểm chịu lực. (hình 11. 3.11, hình 11. 3.12) 

 

3.3. Tiên đề giải phóng liên kết  

- Vật tự do không cân bằng có thể được xem là vật tự do cân bằng bằng cách giải phóng 

tất cả các liên kết và thay thế tác dụng các liên kết được giải phóng bằng các phản lực liên 

kết thích hợp, (hình 11. 3.1). 

- Chú ý rằng các phản lực liên kết là do liên kết sinh ra để ứng phó với các lực đặt vào. 

Chúng là các ẩn trong bài toán tĩnh học. Trong một số trường hợp dựa vào kết cấu của các 

liên kết có thể đoán nhận được phương và chiều của các phản lực liên kết, còn trong mọi 

trường hợp trị số của chúng là chưa biết. 

- Một số quy tắc xác định các đặc trưng (phương và chiều) của phản lực liên kết đối với 

một số liên kết thường gặp. 
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B

A

P

Câu hỏi bài tập 

 

1. Xác định phản lực lên thanh đồng chất AB được đặt như (hình 11.3.13). Thanh 

nghiêng một góc 60. 

B

D

C

A

60°

   

C
BA

 

 

    Hình 3.13           Hình 3.14 

 

2. Bóng đèn trọng lượng P được treo bởi hai dây gắn vào hai tường thẳng đứng (hình 

11.3.14). Xác định lực tác dụng lên hệ tại nút B. 

 

3. Cầu trục trọng lượng P đặt ở C trục 

thẳng đứng của nó được liên kết 

bằng ổ trục B và gối đỡ A. Xác định 

hệ lực tác dụng lên cần trục. (hình 

11.3.15) 

 

 

 

 

 

 

 

        Hình 3.15 
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Mã bài  HCE 01 11 04 

 bài 04: Lý thuyết về mô men lực 

 

Giới thiệu : 

- Bài học này cung cấp cho học sinh về khái niệm mômen một lực đói với một điểm, 

mômen lực đối với một trục  

Mục tiêu thực hiện: 

- Phân biệt được lực và mô men lực. 

- Tình toán được mô men lực đối với một điểm, mô men lực đối với một trục theo các 

công thức giải tích đã học. 

Nội dung chính: 

4.1. Mô men lực đối với một điểm 

4.1. Mô men lực đối với một trục 

 Các hình thức học tập: 

- Học trên lớp về các khái niệm mômen lực đối với một điểm, mômen lực đối với một 

trục 

- Phương pháp giải bài toán. 

Nội dung:   

4.1. Mô men lực đối với một điểm 

Thực tế cho ta thấy có một điểm cố định O, chịu tác dụng của lực F


thì vật sẽ quay 

quanh điểm đó. Tác dụng của lực F


 sẽ làm vật quay được xác định bởi ba yếu tố: 

- Phương mặt phẳng chứa lực F


 và điểm O. 

- Chiều quay của vật quanh trục đi qua O và vuông góc với mặt phẳng này. 

- Tích số trị số của lực F


 và chiều dài cánh tay đòn d của lực F


 đối với điểm O (d là 

khoảng cách từ tâm quay O đến đường tác dụng của lực F


). Tữ đó ta có định nghĩa: 

-     Định nghĩa: Mômen lực F


 đối với điểm O là một véctơ đặt tại điểm O có phương 

vuông góc với điểm đặt của lực F


 và điểm O, có chiều được xác định sao cho ta nhìn 

từ mút đến tháy lực F


 có hướng quay quanh O ngược chiều kim đồng hồ, có độ dài 

bằng tích trị số lực F


 với cánh tay đòn d của lực F


 đối với điểm O. (hình 11.4.1) 

 

- Trị số mômen của lực đối với điểm O:  
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AOr




 

 

 

 

OABdtdFFmo  2.)(


 

 

(Trong đó F.d bằng hai lần diện tích tam  

 

giác OAB, chỉ tính trị số, không tính đơn vị) 

-    Nếu ta gọi véctơ               là véctơ bán  

kính đặt tại điểm A của lực F


và xác định  

vÐct¬ Fr


  rồi so sánh với véctơ mômen  

lực F


đới với điểm O là: 

FrFmo


)(      

Véctơ mômen của lực đối với một điểm bằng tích véctơ giữa véctơ bán kính điểm đặt của 

lực với lực đó. 

-  Biểu thức: 

Giá trị đại số:  dFFmo .)( 


 

-  Tính chất:  

Lấy dấu cộng khi lực F


 có hướng quay quanh O ngược chiều kim đồng hồ và có dấu trừ 

trong trường hợp ngược lại (hình 11.4.2) 

 

 

 

 

       

 

 

Hình 11.4.2 

Nếu lực tác dụng bằng N, tay đòn tính bằng m thì mômen được tính bằng Nm. 

Chú ý: Nếu đường tác dụng của lực F


 đi qua O thì 0)( Fmo


, vì a = 0 

 

Hình 4.1 
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4.2. Mô men lực đối với một trục 

 

Mômen của lực đối với một trục 

đặt trưng tác dụng quay  khi 

lực F


 tác dụng  lên vật làm vật 

quay quanh trục đó (hình 

11.4.3). 

Thật vậy, giả sử lực F


 tác dụng 

lên vật có thể quay quanh trục 

Z, ta phân lực này ra hai thành 

phần là 1F


 vuông góc với z, 

2F


song song với trục z theo quy 

tắc hình bình hành. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 11.4.3          Hình 11.4.4 

 

  

- Ta nhận thấy chỉ có thành phần lực 1F


 gây ra tác dụng quay quanh trục z. vì vậy ta có 

định nghĩa sau:   

- Định nghĩa: 

 Mômen của lực F


 đối với trục z là đại lượng đại số bằng mômen của lực 1F


 nằm 

trong mặt phẳng vuông góc với trục z lấy đối với giao điểm của trục với mặt phẳng ấy. 

(hình 11.4.4) 

Biểu thức: 

 hFFmFm oz .)()( 


 

Ta lấy dấu cộng, nếu nhìn từ chiều dương của trục z, xuống mặt phẳng () thấy chiều 

của lực F


quanh trục quay z ngược chiều kim đồng hồ, lấy dấu trừ ngược lại.  

 

- Các trường hợp đặc biệt 

+ Nếu lực F


song song với trục z thì 1F


= 0 hay F


cắt trục z thì h = 0 khi đó 0)( Fmz


 

(hình 11.4.5) 

Trong trường hợp này ta thấy lực F


 và trục z ở trong cùng mặt phẳng. Như vậy, mômen 

của lực đối với một trục bằng 0 khi lực và trục nằm trong cùng một mặt phẳng. 
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     Hình 11.4.5 

Định lý liên hệ giữa mô men lực đối với một điểm và mô men lực đối với một trục 

Giả sử cho lực F


 một trục quay z và điểm O nằm trên trục quay z. Ta lấy mômen của 

lực F


 đối với trục z và điểm O giữa hai đại lượng đó có sự liên hệ nhau bởi định lí sau: 

Định lý: Mômen lực F


 đối với trục z bằng hình chiếu lên trục đó của véctơ mômen lực 

lấy đối với điểm bất kì nằm trên trục ấy, nghĩa là: 

   )()( FMhcFm ozz


  

Trong đó: hcz hình chiếu lên trục z. 

 

Ví dụ 1: Cho một thanh L chịu hai lực tác 

dụng 1F


 và 2F


như hình (hình 11.4.6). 

Biết OA = 4m, OC = 6m,  = 30, 1F


 = 

20N, 2F


 = 16N. Tính mômen các lực tác 

dụng đối với điểm O. 

 

 

 

 

 

 

Giải: 

Tay đòn của các lực là:  

h1 = OA = 4m. 

 h2 = OCsin =6x1/2 = 3m 

Ta được: 

  ..804.20.)( 111 mNhFFmo 


  

..483.16.)( 222 mNhFFmo 


 

 

Hình 11.4.6 
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Ví dụ 2: Tìm mômen lực F


tác dụng 

lên tấm chữ nhật ABCD có cạnh a,b 

đối với trục tọa độ x, y, z (hình 11.4.7) 

Giải: 

Để tìm mômen lực F


 đối với trục x ta 

chiếu lên mặt phẳng vuông góc với 

trục x. vì lực F


 nằm trong mặt phẳng 

này, nên cũng bằng chính nó. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vậy: 

sin...)()( aFhFFmFm Dx 


   Hình 11.4.7 

ở đây ta lấy dấu cộng, vì nhìn từ chiều dương trục x thấy chiều lực F


 hướng quay 

quanh trục x ngược chiều kim đồng hồ, còn h = DH = DC.sin = a.sin. 

Tìm mômen lực F


đối với trục y, ta chiếu lực F


 lên mặt phẳng vuông góc trục y 

tại điểm A là 
'

1F


, cánh tay đòn của lực 
'

1F


 đối với điểm A là b. Theo hình vẽ ta có: 

sin...)()( '

1

'

1 bFbFFmFm Ay 


 

(vì 
'

1F


= F.sin) 

Lấy dấu trừ vì lực 
'

1F


hương quanh trục y thuận chiều kim đồng hồ khi ta nhìn theo 

chiều dương của trục. 

Tương tự ta có:  

 

cos..)()( 2 bFFmFm Az 


 

 

Câu hỏi bài tập 

 

1. Hãy trình bày mômen lực đối với một điểm? 

2. Hãy trình bày mômen lực đối với một trục? 

3. Thang AB dài 4m, đầu A tựa trên mặt đất, đầu B tựa trên tường cao tại điểm D và 

lập với tường một góc  = 30 (hình 11.4.8) Thang được giữ vị trí trên nhờ dây kim 

loại AE trên mặt đất. Xác định phản lực tác dụng lên thang tại các điểm A và D, 
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sức căng dây T. Biết trọng lượng của thang P = 200N và đặt tại điểm C chính 

giữa thang, chiều ca của tường h = 3m.  

 
E

C

D

B

A

P

 

 

F

a

BA

   

  Hình 4.8     Hình 4.9 

 

4. Thanh AB dài 2m, đầu A ngàm chặt vào tường, đầu B chịu tác dụng một lực F = 

3KN hợp với thanh AB một góc  = 60 (hình 11.4.9). Xác định phản lực của thanh 

AB tại ngàm. 
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1F


2F


1nF


nF


R


Mã bài  HCE 01 11 05 

 bài 05: hệ lực và ĐIều kiện cân bằng của hệ Lực  

 

Giới thiệu : 

   - Bài học này cung cấp cho học sinh về cách phân tích hệ lực và ĐIều kiện 

cân bằng của hệ Lực  

Mục tiêu thực hiện:   

- Trình bày được hai đặc trưng cơ bản của hệ lực. 

- Tính toán được các đại lượng véc tơ theo các công thức giải tích đã học. 

- Viết được các phương trình cân bằng của hệ lực không gian và hệ lực phẳng 

đơn giản. 

Nội dung chính: 

5.1. Hai đặc trưng cơ bản của hệ lực 

5.2. Thu gọn hệ lực 

5.3. Điều kiện cân bằng và hệ phương trình cân bằng của hệ lực không gian 

5.4. Điều kiện cân bằng và hệ phương trình cân bằng của hệ lực phẳng 

 Các hình thức học tập: 

- Học trên lớp về các khái niệm cơ bản của hệ lực 

- Điều kiện cân bằng của hệ lực phẳng, hệ lực không gian 

Nội dung:   

5.1. Hai đặc trưng cơ bản của hệ lực 

Hai đặc trưng cơ bản của hệ lực là véctơ chính và mômen chính. 

5.1.1. Véc tơ chính của hệ lực:  

Cho hệ lực phẳng ( 1F , 2F ,….. NF ) (hình 11.5.1) 

 

 

 

 

 

 

 

    Hình 11.5.1     Hình 11.5.2 
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Hình 11.5.3 

Véctơ chính của hệ lực ký hiệu R , là véctơ tổng của các véctơ lực của hệ lực: 

 R  = 1F + 2F +…..+ NF = 


N

K

KF
1

   (5-1) 

Xác định véctơ chính: Có thể sử dụng phương pháp vẽ đa giác lực  

Trong trường hợp này đa giác lực là đa giác phẳng (hình 11.5.2). Cũng có thể xác 

định véctơ chính qua các hình chiếu của nó trên hai trục toạ độ vuông góc: 

R’x = F1x + F2x +...+FNx = 


N

k

kxF
1

    (5-2) 

R’y= F1y + F2y +...+FNy= 


N

k

Fy
1

      

Trị số, phương và chiều của véctơ chính được xác định theo công thức: 

R’= 
22 '' yx RR  ; cos(Ox, R )=

R

Rx




; cos(Oy, R )=

R

Ry




 (5-3) 

5.1.2. Mômen chính của hệ lực:  

Véc tơ mô men chính của hệ lực đối với tâm O là véc tơ tổng của các véc tơ mô 

men các lực trong hệ lấy đối với tâm O (hình 11.5.3). Nếu ký hiệu mô men chính là 0M


 

ta có 





n

i

iFmM
1

00 )(


    (5-4) 

Hình chiếu của véc tơ mô men chính 0M


 
trên các trục toạ độ oxyz được xác định 

qua mô men các lực trong hệ lấy đối với các 

trục đó: 

 

)(...)()( 21 nxxxx FmFmFmM


   (5-5) 

)(...)()( 21 nyyyy FmFmFmM


  

Giá trị và phương chiều véc tơ mô men 

chính được xác định theo các biểu thức sau: 

 

;),(;),(
0

0

0

0

22

0

M

M
yMCos

M

M
xMCos

MMM

yx

yx





(5-6) 
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Khác với véc tơ chính R


 véc tơ mô men chính 0M


 
là véc tơ buộc nó phụ thuộc 

vào tâm O. Nói cách khác véc tơ chính là một đại lượng bất biến còn véc tơ mô men 

chính là đại lượng biến đổi theo tâm thu gọn O. 

 

5.2. Thu gọn hệ lực 

Thu gọn hệ lực là đưa hệ lực về dạng đơn giản hơn. Để thực hiện thu gọn hệ lực trước hết 
dựa vào định lý rời lực song song trình bày dưới đây.  
 
5.2.1. Định lý. 
 
Tác dụng của lực lên vật rắn sẽ không thay đổi nếu ta rời song song nó tới một điểm đặt 
khác trên vật và thêm vào đó một ngẫu lực phụ có mô men bằng mô men của lực đã cho lấy 
đối với điểm cần rời đến.  
 

Chứng minh: Xét vật rắn chịu tác dụng lực F


 đặt tại A. Tại điểm B trên vật đặt thêm một cặp 

lực cân bằng (
''' , FF


) trong đó FF


'

còn FF


''
. (xem hình 11.5.4). 

Theo tiên đề 2 có: F


  
''' ,,( FFF


).  

Hệ ba lực 
''' ,,( FFF


).có hai lực 

'',( FF


). tạo thành một ngẫu lực có mô men 

)(Fmm B


  (theo định nghĩa mô men của ngẫu lực).  

Ta đã chứng minh được F


  
'F


 + ngẫu lực 

'',( FF


) 

 

5.2.2. Thu gọn hệ lực về một tâm:  
 

Lấy một điểm O trong mặt phẳng tác dụng của hệ lực gọi là 

tâm thu gọn. Sử dụng định lý dời lực song song để dời các 

lực về tâm O (hình 11.5.5).  

 1F 1F   và ngẫu lực 1m = 0m ( 1F ) 

 2F  2F   và ngẫu lực 2m = 0m ( 2F )      

 ……………………………………… 

 NF   NF và ngẫu lực Nm = 0m ( NF ) 

 

 

 

 

 

Hình 11.5.4 

F

1F

2F

3F

'

0R


3F

2F1F

2m


3m


1m


1m


'

0R


OO

Hình 11.5.5 
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Như vậy thu gọn hệ lực ( 1F , 2F ,….. NF ) về tâm O ta được hệ lực ( 1F  , 2F  ,...., NF  ) đồng 

quy tại O và hệ ngẫu lực phẳng ( 1m , 2m ,..., Nm ). 

Như đã biết, hệ lực đồng quy có hợp lực qua O, được biểu diễn bằng véctơ chính của nó 

đặt tại O (véctơ chính của hệ lực đồng quy thu véctơ về O véctơ chính của hệ lực phẳng 

đã cho bằng nhau). 

   0R =



N

k

kF
1

=


N

k

kF
1

= R     (5-7) 

Trong đó: 0R  là tập hợp của hệ lực đồng quy thu về O, còn R là véctơ chính của hệ lực 

phẳng đã cho. Hệ ngẫu lực phẳng ( 1m , 2m ,..., Nm ) theo định lí tương đương với một ngẫu 

lực 0M


nằm trong mặt phẳng của hệ lực: 

0M


= 1m , 2m ,..., Nm = 0m ( 1F )+ 0m ( 2F )+ ...+ 0m ( NF )= )(
1

0 k

N

k

Fm


 (5-9) 

Định lý: Hệ lực phẳng bất kỳ tương đương với một lực và một ngẫu lực đặt tại một điểm tuỳ 

ý cùng nằm trong mặt phẳng tác dụng của hệ lực. Chúng được gọi là lực và ngẫu lực thu 

gọn. Lực thu gọn đặt tại tâm thu gọn, có véctơ lực bằng véctơ chính của hệ lực, còn ngẫu lực 

thu gọn có mômen bằng mômen chính của hệ lực đối véctơới tâm thu gọn. 

Chú ý: Phương, chiều và giá trị của lực thu gọn không phụ thuộc vào tâm thu gọn vì véctơ 

chính là véctơ tự do, còn ngẫu lực thu gọn phụ thuộc vào tâm thu gọn, nó được tính theo 

công thức khi tâm thu gọn thay đổi. 

- Các bất biến của hệ lực:………………… 

5.2.3. Các dạng chuẩn của hệ lực:  
 

Từ kết quả thu gọn của hệ lực phẳng về một tâm ta nhận được các dạng chuẩn sau (là dạng 

đơn giản nhất không thể thu gọn được nữa): 

a) Hệ lực phẳng cân bằng khi véctơ chính và mômen chính đối với một điểm bất kỳ triệt tiêu:  

  R = 0; 0M


= 0;  ( 1F  , 2F  ,...., NF  )0   (5-10) 

b) Hệ lực phẳng tương đương véctơ với một ngẫu lực khi véctơ chính triệt tiêu, còn mômen 

chính véctơới một điểm bất kỳ không triệt tiêu: 

             R = 0; 0M


  0;  ( 1F  , 2F  ,...., NF  )0   (5-11) 

Trong hai trường hợp nêu trên vì R = 0 nên theo công thức mômen chính đối với mọi tâm 

bằng 0, còn trong trường hợp b) mômen chính đối với mọi tâm bằng 0M

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          Hệ lực phẳng có hợp lực: khi R   0; 0M


= 0 thì hệ lực ( 1F  , 2F  ,...., NF  ) 0R , tức hệ 

lực cho có hợp lực đặt tại O với véctơ lực bằng véctơ chính của hệ lực (hình 11.5.6). 

 Khi R   0, 0M


  0, hệ lực thu về tâm O được một lực 0R  và một ngẫu lực 0M


. Dựa 

vào định luật dời lực song song có thể đưa về một lực có phương, chiều và giá trị lực như lực 

thu về O (tức phương, chiều và giá trị của véctơ chính) nhưng đặt tại điểm O’ khác O và cách 

O một đoạn h = 
R

M



0  sao cho mômen của hợp lực R  đối với điểm O bằng 0M


, tức là (hình 

11.5.6); 

     0M


( R ) = 0M


= )(
1

0 k

N

k

Fm


     (5-12) 

Vậy trong trường hợp hệ lực có hợp lực, ta có định lý: 

Trong trường hợp hệ lực có hợp lực, mômen của hợp lực đối với một điểm bất kỳ bằng tổng 

mômen của các lực của hệ lực đối với cùng điểm đó: 

 0M


( R ) = 0M


= )(
1

0 k

N

k

Fm


     (5-13) 

5.3. Điều kiện cân bằng và hệ phương trình cân bằng của hệ lực không gian 

- Điều kiện cân bằng: 

Định lý: Điều kiện cần đủ để hệ lực không gian cân bằng là véctơ chính và véctơ mômen 

chính của hệ lực đối với một điểm bất lú triệt tiêu. 

                                             R = 


N

k

kF
1

=0   (5-14) 

          0M


= )(
1

0

k

N

k

Fm


=0    

- Hệ phương trình cân bằng:  

Các phương trình cân bằng của hệ lực không gian: Để véctơ chính và mômen chính của 

hệ lực đối với một điểm bất kỳ triệt tiêu thì các hình chiếu của chúng trên ba trục toạ độ 

vuông góc phải triệt tiêu tức là: 

  ;0
1




N

k

kxF ;0
1




N

k

kyF ;0
1




N

k

kzF            (5-15) 

  ;0)(
1




K

N

k

x Fm  ;0)(
1




K

N

k

y Fm .0)(
1




K

N

k

z Fm  

 ( 1F  , 2F  ,...., NF  )0   
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Định lý: Điều kiện cần và đủ để hệ lực không gian cân bằng là tổng hình chiếu của các 

lực trên ba trục vuông góc và tổng mômen của các lực đối với ba trục ấy đều triệt tiêu. 

     Các phương trình được gọi là các phương trình cân bằng của hệ lực không gian. Từ  ta có 

thể trực tiếp suy ra các phương trình cân bằng của các hệ lực đặc biệt, ví dụ phương trình 

cân bằng của hệ lực đồng quy sẽ là: 

  ;0 kxF ;0 kyK .0 kzF      (5-16) 

      Còn phương trình cân bằng của hệ song song không gian có dạng: 

  ;0 kxF ;0)(  kx Fm .0)(  ky Fm   (5-17) 

Trong đó: trục Oz lấy song song với các lực của hệ lực. 

 

5.4. Điều kiện cân bằng và hệ phương trình cân bằng của hệ lực phẳng 

5.4.1. Điều kiện cân bằng: Điều kiện cần và đủ để hệ lực phẳng cân bằng là véctơ 

chính và mômen chính của hệ lực đối với một điểm bất kỳ đồng thời phải triệt tiêu.                                          

      R = 


N

k

kF
1

                                                                          

  ( 1F  , 2F  ,...., NF  )0                                                   

                                          0M


= )(
1

0

k

N

k

Fm


                                            

Chứng minh: Điều kiện cần được chứng minh dựa vào các dạng chuẩn của hệ lực vì nếu 

điều kiện không thoả mãn thì hệ lực phẳng hoặc tương đương với một lực hoặc một ngẫu 

lực, chúng đều không thoả mãn định luật 1 Điều kiện đủ là hiển nhiên vì khi véctơ chính 

bằng 0, hệ lực thu gọn về tâm O sẽ được một ngẫu lực, tức thu gọn về hai lực. Do ngẫu 

lực bằng 0 thì hai lực đó là hai lực cân bằng. 

5.4.2. Hệ phương trình cân bằng . 

 Các dạng phương trình cân bằng của hệ lực phẳng: Điều kiện (2-12) có thể được viết 

duới dạng các phương trình được gọi là các phương trình cân bằng. Có ba dạng phương 

trình cân bằng. 

 Dạng 1: Điều kiện cần và đủ để hệ lực cân bằng là tổng hình chiếu các lực trên hai 

trục toạ độ vuông góc và tổng mômen các lực đối với một điểm bất kỳ đồng thời triệt tiêu 

(hình 11.5.8): 

(5-18) 
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    


N

k

kxF
1

= 0; 


N

k

kyF
1

=0; )(
1

0

k

N

k

Fm


=0    (5-19) 

Hai phượng trình đầu tương đương với R =


V

k

kF
1

=0 còn phương trình cuối tương đương 

với   
0m = 0)(

1




k

N

k

Fmo  

 Dạng 2: Điều kiện cần và đủ để hệ lực phẳng cân bằng là tổng hình chiếu các lực 

trên một trục và tổng mômen các lực đối với hai điểm A và B tuỳ ý triệt tiêu với điều kiện 

AB không vuông góc với trục chiếu (hình 11.2.11). 

   


N

k

kxF
1

= 0; 


N

k

m
1

A )( kF =0;  


N

k

m
1

B )( kF =0             (5-20) 

Chứng minh: Điều kiện cần được chứng minh dựa vào dạng chuẩn: nếu một trong ba điều 

kiện trên không được thoả mãn thì hệ lực đã cho tương đương với một lực hoặc một ngẫu 

lực, tức không thoả mãn định luật 1 (chương 1). Vậy hệ lực không thể cân bằng. Để chứng 

minh điều kiện đủ ta nhận xét rằng nếu cả ba điều kiện trên được thoả mãn thì hệ lực 

không có hợp lực, cũng không thể tương đương với ngẫu lực. Thực vậy, hệ lực không thể 

có hợp lực, vì nếu hệ lực có hợp lực ( 0R ) thì dựa vào hai điều kiện cuối và dựa vào định 

lý Varinh«ng: 

   ;0)()(  RmFm AkA  ;0)()(  RmFm BkB   (5-21) 

Tức là hợp lực R  phải đi qua hai điểm A và B. Điều này mâu thuẫn với điều kiện đầu: 

   0cos  RRF xkx      (5-22) 

     Vì 0R ; cos  0 (do AB không vuông góc với trục chiếu véctơ) nên R cos  không 

thể triệt tiêu. 

 Hệ lực cũng không tương đương với một ngẫu lực m0 nào khác 0 vì trong trường hợp 

này do véctơ chính triệt tiêu và do công thức biến thiên mômen chính (công thức  2-7), ta có: 

                     0)(
1

0  


k

N

k

AA FmMM


     (5-23) 

 Dạng 3: Điều kiện cần và đủ để hệ lực phẳng cân bằng là tổng mômen của các lực 

đối với ba điểm A, B, C không thẳng hàng triệt tiêu (hình 11.2.12). 

 ;0)(
0




k

N

k

A Fm  ;0)(
1




k

N

k

B Fm 0)(
1




k

N

k

C Fm    (5-24) 
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Chứng minh: Điều kiện cần là hiển nhiên vì nếu một trong ba điều kiện trên không thoả 

mãn thì hệ lực tương đương với ngẫu lực khác 0, sẽ không thoả mãn định luật 1 (chương 1). 

Để chứng minh điều kiện đủ tương tự cách chứng minh cho dạng 2, nếu ba điều kiện được 

thoả mãn thì hệ lực không có hợp lực cũng không thể tương đương với một ngẫu lực khác 0. 

Hệ lực không thể có hợp lực vì dựa vào định lý Varinhông nếu ba điều kiện trên thoả mãn thì 

hợp lực phải đi qua ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Điều này vô lý, vậy R  =0, tức R =0. 

Hệ lực cũng không thể tương đương với một ngẫu lực 
0m nào khác 0, vì khi  R =0 ta có (dựa 

vào định lý biến thiên mômen chính (2-7)): 

   0)(
1

0  


k

N

k

AA FmMM


     (5-25) 
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Mã bài: HCE 01 11 06 

bài 06: BÀI toán hệ vật 

 

Giới thiệu : 

- Giúp học sinh biết được cách giải các bài toán phức tạp, ứng dụng thực tế  

Mục tiêu thực hiện: 

 -  Giải được một số bài toán về hệ vật. 

 - ứng dụng để giải một bài toán thực tế.  

Nội dung chính: 

6.1. Khái niệm các bài toán về hệ vật 

6.1.1. Bài toán đòn 

6.1.2. Bài toán hệ vật 

6.2. Phương pháp giải các bài toán về hệ vật      

6.2.1. Phương pháp hoá rắn 

6.2.2. Phương pháp tách vật 

 Các hình thức học tập: 

- Học trên lớp về các khái niệm và các phương pháp giải 

- Học theo nhóm. 

Nội dung: 

6.1. Khái niệm các bài toán về hệ vật 

6.1.1. Bài toán đòn 

- Đòn là một vật rắn có thể quay quanh một trục cố định O dưới tác dụng của một hệ 

lực nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt đó. 

- Giả sử có một đòn quay được quanh một trục O chịu bởi hệ lực phẳng ( 1F , 

2F ,….. nF ) (hình 11.6.1). Ngoài các lực tác dụng trên tại trục quay O xuất hiện một phản 

lực  OR . Vì đòn cân bằng nên hệ lực: ( 1F , 2F ,….. nF , OR )  0 

- Điều kiện cân bằng của hệ lực là: 

 0  kxox FRX  (6-1) 

 0  kyoy FRY  (6-2) 

 0)(0 kFm


  (6-3) 

 

Hình 11.6.1 

0R


 1F


2F


nF


O
Y

X
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6.1.2. Bài toán hệ vật 

 

Định nghĩa: Hệ vật là một hệ gồm 

nhiều vật liên kết với nhau. Các lực tác 

dụng lên các vật thuộc hệ gồm hai loại 

lực là ngoại lực và nội lực. 

Ngoại lực: Là các lực từ bên ngoài hệ 

tác dụng lên các vật thuộc hệ. 

Nội lực: Là những lực do các vật thuộc 

hệ tác dụng lẫn nhau. Do vậy theo tiên 

đề 4, nội lực có từng đôi một trực 

đối nhau. 

 

 

 

 

Ví dụ:        (hình 11.6.2) 

Một cầu hình cầu hình vòm có ba khớp ở A, B, C. Trọng lượng mỗi phần là 1P


, 2P


. 

Trên phần AC có đặt vật nặng là Q


. (hình 11.6.2) 

Đây là bài toán hệ vật gồm có: phần AC và BC của cầu. Ngoại lực có 1P


, 2P


, Q


và 

các phản lực AR


, BR


. Nội lực chỉ có lực liên kết tại C là CR


và 
'

CR


với CR


= -
'

CR


. 

Chú ý: Trọng lượng của vật bao giờ cũng là ngoại lực. 

6.2. Phương pháp giải các bài toán về hệ vật      

6.2.1. Phương pháp tách vật 

Là xét từng vật riêng rẽ cân bằng dưới tác dụng các lực trực tiếp đặt lên vật đó. Cứ 

mỗi vật ta lập được ba phương trình cân bằng và giải phương trình ta được kết quả. 

Ví dụ: Cho một hệ gồm hai thanh AB và BE như hình 6.3. Thanh AB có trọng lượng P1 = 

200N, Thanh BC có trọng lượng P2 = 160N với AB = a, BD = a
3

1
, BC = b, EC = b

3

1
. Tìm 

phản lực tại A, D, E biết  = 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

1P


2P


'

CR


AR


BR


B

Q


C
CR


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Hình 6.3 

Bài giải: 

Đây là hệ gồm hai vật:  

Thanh AB và BC. áp dụng phương pháp tách vật, ta khảo sát từng vật một. Xét thanh 

AB cân bằng. Hệ lực tác dụng lên thanh gồm có 1P


 phản lực tại A là AX


, AY


 , phản lực 

tại D là DN


(gối di động) và nội lực tại bản lề B là BX


, BY


. Hệ lực này cân bằng: ( 1P


, 

AX


, AY


 , BX


, BY


, DN


)  0. 

Phương trình của hệ lực là:  

0 BA XXX     (1) 

01  PNYYY DBA   (2) 

0..
3

2

2
)( 1  BDA YaNaP

a
Fm


 (3) 

Xét thanh BE cân bằng với các lực tác dụng là: ( ),,,( 22 BB YXNP


~ 0 

Phương trình cân bằng là: 

  0sin.'  EB NXX    (4) 

  0cos.2  EB NPYY   (5) 

  0cos..
3

.
3

2
)( 2  P

b
NbFm EB


  (6) 

 Giải phương trình (6) với chú ý là: 

   BBBB YYXX


 '' ;  

Ta tìm được kết quả N = 
4

3
P . cos =  60 N 

Tõ (4) ta cã:  NNXX EBB 96,51sin.'    

Tương tự ta tìm được: 

   NNPYY EBB 130cos.2

'    
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   1
4

3

2

3
PYN BD    

   NXX BA 96,51  

6.2.2. Phương pháp hoá rắn 

Là xem cả hệ như một vật rắn cân bằng dưới tác dụng của các ngoại lực đặt lên hệ (nội 

lực triệt tiêu lẫn nhau từng đôi một) ta chỉ lập được ba phương trình cân bằng. Sau đó ta có 

thể tách thêm một số vật để khảo sát và lập thêm những phương trình cân bằng mới cần 

thiết để giải. 

Ví dụ: Cho một hệ gồm hai thanh AB và BC cân bằng, chịu các lực tác dụng  1P


, 2P


 và kích 

thước như hình vẽ. Hãy xác định phản lực tại A, E. 

 

 

 

 

 

 

Giải: 

Đây là bài toán hệ vật, gồm hai vật  

là AC và BC. Để giải bài toán này  

thuận tiện hơn, dùng phương pháp 

hóa rắn. 

Ngoại lực tác dụng lên hệ vật gồm 

 hai trọng lượng 1P


, 2P


 còn có phản  

lực tại A và E là: AN


, EN


 

Vì thanh AC cân bằng nên hệ lực cân bằng 

( 1P


, 2P


, AN


, EN


) ~ 0. 

Phương trình cân bằng : 

021  PPNNY EA     (1) 

05.2.4.)( 21  aPaPaNFm EA


  (2) 

Từ phương trình (2) ta có: 

NE = N
a

aPaP
250

4

120.5200.2

4

5..2. 21 





 

NA = 250 -200 -120=30 N 

A 
D B E C 

2a a a  a 

NP 1001 


P1 

NP 2002 


P1 

NP 1202 


 

A 
D B E C 

2a a a  a 

NP 2001 


P1 

EN


AN

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Mã bài: HCE 01 11 07 

bài 07: Ma sát 

Giới thiệu : 

- Giúp học sinh biết được các khái niệm về ma sát  

- Cách phân tích lực ma sát và tính lực ma sát  

Mục tiêu thực hiện: 

- Nhận biết và phân biệt được các loại ma sát. 

- Tính toán được các ma sát: trượt, lăn theo các công thức đã học. 

Nội dung chính: 

7.1. Ma sát trượt 

7.2. Ma sát lăn 

7.3. Phương pháp giải các bài toán về ma sát 

 Các hình thức học tập: 

- Học trên lớp về các khái niệm và các phương pháp giải các bài toán ma sát trượt, 

ma sát lăn 

- Học theo nhóm. 

Nội dung:   

 

7.1.  Ma sát trượt 

7.1.1. Thí nghiệm: 

  Thí nghiệm Culông đã chỉ ra 

rằng trong trường hợp ma sát trược 

tĩnh có thể có giá trị bất kỳ trong một 

miền xác định: 

   0Fms  ,max

msF  

 

 

 

 

 Trong đó: ,max

msF là giá trị giới hạn (lớn nhất) của lực ma sát mà vật còn có khả năng 

cân bằng. Như vậy khi lực ma sát đạt đến giá trị này thì vật chuyển động từ trạng thái cân 

bằng sang trạng thái chuyển động. Bằng nhiều thí nghiệm Culông đã tìm ra giới hạn lớn nhất 

này của lực ma sát: nó tỷ lệ với giá trị của phản lực pháp tuyến với hệ số tỷ lệ f được gọi là 

hệ số ma sát trược tĩnh: 

      
max

msF =fN. 

 Hệ số ma sát trược tĩnh là một hư số, nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vật liệu và 

trạng thái của các bề mặt (đường) tiếp xúc như độ gồ ghề, bôi trơn, nhiệt,…Hệ số ma sát 

Hình 7.1 
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trược tĩnh được ghi trong “sổ tay của kỹ sư”. Vậy điều kiện cân bằng khi có ma sát trược 

là: 

     Fms  fN. 

 Nó được gọi là định luật Culông về ma sát trược. 

 Về mặt hình học định luật Culông chỉ ra rằng khi cân bằng thì phản lực toàn phần 

msFNR  nằm bên trong hình nón, có góc ở đỉnh bằng 2 ms  với; 

  tg ms =f  hay ms =arctgf 

 Theo định luật 1 khi vật rắn cân bằng thì hợp lực của các lực đặt vào (các lực hoạt 

động) trực đối (cân bằng) với phản lực toàn phần R . Do đó khi các lực đặt vào có hợp lực 

cắt bên trong nón ma sát thì vật cân bằng, tức không thể chuyển động được, nghĩa à vật 

bị tự hãm. Vậy: 

 

Điều kiện để vật tự hãm là hợp lực của 

các lực đặt vào (lực hoạt động) cắt bên 

trong nón ma sát  (hình 11.7.2) 

7.1.1. Các định luật 

 

 

 

                       

 

 

 

 

Hình 7.2 

 

7.2. Ma sát lăn 

Là hiện tượng cản chuyển động lăn 

 Khái niệm:  Hiện tượng cản chuyển động lăn khi một vật lăn (ma sát lăn động) 

hoặc có khuynh hướng lăn nhưng chưa lăn (ma sát lăn tĩnh) đối với một vật khác. Ma sát lăn 

được gây nên do các vật tiếp xúc với nhau không phải tại một điểm mà theo một đường hoặc 

một mặt. Do đó xuất hiện không phải là một lực mà là một hệ các phản lực liên tiếp, nó được 

thay thế bằng một lực R (được thay thế bằng phản lực pháp tuyến N  và lực ma sát trượt 

msF ) và một ngẫu lực chính là ngẫu lực ma sát lăn m1 nó có tác dụng cản trở chuyển động 

lăn (hình 11.6.1). Thí nghiệm chỉ ra rằng khi con lăn cân bằng ngẫu lực ma sát lăn có thể có 

một giá trị bất kỳ trong khoảng  max

1,0 m , trong đó: 
max

1m  tỷ lệ với giá trị của phản lực pháp 

tuyến N  với hệ số tỷ lệ k. Như vậy: 0 kNm  1 . Đó là định luật về ma sát lăn. Hệ số má sát 

lăn k phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vật liệu, độ biến dạng của bề mặt tiếp xúc và nó giá trị 



Khoa: Cơ khí chế tạo – CĐN Tp. HCM Page 38 

bé hơn nhiều so với hệ số ma sát trượt tĩnh: k <<f. Các giá trị của hệ số ma sát lăn cũng 

được cho trong sổ tay của kỹ sư. Vậy điều kiện để con lăn cân bằng là: Fms kNmfN  1;  

Chú ý rằng khác với hệ số ma sát trượt hệ số ma sát lăn có thứ nguyên độ dài, nó chính là 

tay đòn của phản lực pháp tuyến N (hình 11.2.23). 

 Các định luật 

 

7.3. Phương pháp giải các bài toán về ma sát 

Ví dụ1 : Trên mặt phẳng OB có thể quay quanh 

O, ta đặt vật nặng A trọng lượng P. Hệ số ma 

sát trượt giữa vật nặng và mặt OD là f. Tìm 

góc  bao nhiêu để vật A bặt đầu trượt (hình 11.7.3) 

 

         (Hình 7.3) 

Bài giải: 

Ta khảo sát vật A cân bằng, dưới tác dụng của pháp tuyến N  trọng lượng P , lực ma sát 

F ( F  hướng lên vì vật A có xu hướng trượt xuống). Vì vật cân bằng: 

( FNP


,, )  0 

Lập các phương trình cân bằng : 

  0sinPFX   (1) 

  0cosPNY   (2) 

   F = f.N    (3) 

Giải các phương trình trên ta tìm được : tgα = f. 

Khi vật A ở trạng thái cân bằng giới hạn thì tgα = tgφ hay α = φ. 

Như vậy khi góc  bằng góc ma sát vật sẽ trượt. Đây cũng là thí nghiệm để tím góc ma sát φ 

và từ đó suy ra hệ số ma sát f.

 

Ví dụ 2: Cho một hệ như hình vẽ. Để giữ vật Q không rơi xuống cần tác dụng lực P nhỏ 

nhất bao nhiêu ? Cho biết hệ số ma sát trượt giữa má hãm và bánh xe là f. Bỏ qua bề dày 

má hãm Q. 
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Hình 7.4 

Giải 

Ta chia bài toán này ra hai bước : 

Bước 1: Ta khảo sát bánh xe và trục O ở trạng 

 thái cân bằng giới hạn, nghĩa là : 

F = Fmax = fN 

Ở bánh xe và trục O gắn chặt với nhau. Hệ lực tác dụng 

lên vật là 

  ),,,( msCO FNRQ


 ~ 0  

Trong đó 
OR


là phản lực ở trục O, 

CN


là phản lực pháp tuyến của má hãm áp lên bánh 

xe. 
msF


là lực ma sát trượt do má hãm đặt lên bánh xe (hình 11.7.5) 

Ta lập phương trình mômen đối với O: 

  0..)(  RFrQFm msO


 

và điều kiện của lực ma sát là : Fms = f.NC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hình 7.5      Hình 7.6 

   

Từ điều kiện (1) và (2) ta suy ra : 

Rf

Qr
NC

.

.
  

Bước 2: Xét cân bằng đòn AB với các lực tác dụng : ),,,( min

'' FFNR msCA


  0  (hình 11.7.6) 

trong đã
'

CN


và
'

msF


là nội lực của hệ nên khi tách ra ta vẽ ngược chiều với CN


và msF


tác 
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0).(.)( min

'  PbaNaPm CA



dụng lên bánh xe. Vì xét cân bằng giới hạn nên lực P = Pmin , nếu P>Pmin thì NC càng 

lớn và 

tời càng cân bằng, nếu P<Pmin thì NC sẽ nhỏ không đủ sức giữ vật Q và tời O quay. Ta 

lập điều kiện cân bằng là phương trình mômen đối với A. 

 Suy ra:  minP
a

ba
NC


  

Ta có: Nc = N’c nên 
Rf

Qr
P

a

ba

.

.
min 


 và Pmin = 

Rfba

Qar

.).(

..


 

Vậy cần muốn tời cân bằng thì: 

 

    Pmin  
Rfba

Qar

.).(

..


 

 

Ví dụ 03: 

  Vật hình trụ có trọng lượng P bán kính R nằm trên mặt phẳng nghiêng một góc α. 
Khối trụ chịu tác dụng lực đẩy Q song song với mặt phẳng nghiêng. Tìm điều kiện khối 
trụ đứng yên trên mặt phẳng nghiêng và điều kiện để nó lăn không trượt lên phía trên. 
Hệ số ma sát lăn là k và hệ số ma sát trượt là f.  

Hình 7.7 

Giải. 

Điêù kiện để khối trụ cân bằng trên mặt phẳng nghiêng là :  

 ),,,,( msms MFNQP


  0 

Mặt khác để khối trụ không lăn (hình 11.7.7a ) không trượt xuống phải có thêm 

điều kiện:  
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M
ms 

≤ k.N;    F
ms 

≤ f.N  

Như vậy phải thoả mãn các phương trình sau:  

∑X
i 
= Q - Psinα + F

ms 
= 0;     (1)  

∑Y
i 
= - Pcosα +N = 0;      (2)  

∑m
A 
= P.R.sinα - Q.R - M

ms 
= 0    (3)  

F
ms 

≤f.N       (4)  

M 
ms

≤ k.N   

Từ ba phương trình đầu tìm được:  

N = Pcosα ; F
ms 

= Psinα - Q ; M
ms 

= R(Psinα - Q)  

Thay các kết quả vào hai bất phương trình cuối được:  

P.sinα - Q ≤ f.Pcosα ; R(Psinα-Q) ≤ k.Pcosα  

Hay: Q ≥ P(sinα - f.cosα)  

Q ≥ P(sinα - cosα)  

Thường thì 
R

k
< f do đó điều kiện tổng quát là:  

P

Q
≥ sinα - 

R

k
cosα ≥ sinα - f.cosα  

Để vật lăn không trượt lên ( hình7.7b ) phải có các điều kiện:  

∑x
i 
= Q-Psinα + F

ms 
= 0;     (1')  

∑y
i 
=- Pcosα +N = 0;      (2')  

∑m
A 
= P.sinα - Q.R + M

ms 
= 0;    (3')  

F
ms 

≤ f.N       (4')  

M 
ms

≥ k.N (5')  

Bất phương trình (4') đảm bảo cho vật chuyển động có trượt lên. Còn bất phương 

trình (5') đảm bảo cho con lăn có khả năng lăn lên trên.  

Từ 3 phương trình đầu ta được:  

N = Pcosα; F
ms 

= Q - Psinα ; M
ms 

= R(Q - Psinα)  

Thay thế vào hai phương trình cuối ta được:  

Q - Psinα ≤ f.P.cosα;  
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R(Q-Psinα) ≥ kPcosα.  

Vậy điều kiện để khối trụ lăn không trượt lên trên là:  

sinα + 
R

k
cosα ≤ 

P

Q
< sinα + f cosα.  

Điều này nói chung có thể được nghiệm vì 
R

k
 thường nhỏ hơn f.s  
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Mã bài: HCE 01 11 08 

bài 08: trọng tâm của vật rắn 

Giới thiệu : 

- Giúp học sinh biết được các khái niệm về trọng tâm của vật rắn.  

- Cách phân tích và xác định trọng tâm vật rắn.  

Mục tiêu thực hiện: 

6. Xác định được trọng tâm của các hình phẳng đơn giản. 

7. Xác định được trọng tâm của các vật rắn có hình khối đơn giản: khối lập 

phương, khối trụ, khối cầu, khối chóp đối xứng  

Nội dung chính: 

8.1.  Công thức tính trọng tâm một số hình phẳng đơn giản 

8.1.1 Định nghĩaMa sát lăn 

8.1.2 Toạ độ trọng tâm của hình phẳng 

8.2.  Các phương pháp xác định trọng tâm 

    8.2.1. Phương pháp thực nghiệm. 

    8.2.2, Công thức tính trọng tâm của một số hình khối đơn giản 

 Các hình thức học tập: 

- Học trên lớp về các khái niệm và các phương pháp giải các bài toán ma sát 

trượt, ma sát lăn 

- Học theo nhóm. 

Nội dung:   

    8.1.  Công thức tính trọng tâm một số hình phẳng đơn giản 

  8.1.1 Định nghĩa 

Giả sử vật rắn A (hình 11.8.1) ta chia vật ra thành n phần tử nhỏ sao cho mỗi phần 

tử nhỏ là một chất điểm. mỗi phần tử nhỏ này có trọng lực là ( ),...,,( 21 nPPP


và các 

lực này có phương thẳng đứng, có hợp lực là P


đặt ở điểm cố định C, có trị số: 

    P = P1 + P2 + ... + Pn =  iP  

Lùc P


 gọi là trọng lực. Điểm đặt C của trọng lực gọi là trọng tâm ta có định nghĩa: 

Trọng tâm của vật rắn là điểm đặt của trọng lực. 
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  Hình 8.1      Hình 8.2 

8.1.2 Toạ độ trọng tâm của hình phẳng  

 Giả sử vật rắn đồng chất là tấm phẳng S, có diện tích F, chiều dày b, khối lượng 

riêng g. Ta chia vật rắn ra thành n phần tử, có các trọng lực tương ứng nPPP


,...,, 21 đặt 

tại các điểm có toạ độ tương ứng A1(x1, y1), A2(x2, y2), ..., A(xn, yn). 

 Trọng lực P


 của tấm phẳng đặt tại điểm C có toạ độ tương ứng C(xc, yc). Chọn hệ 

trục toạ độ Oxy sao cho trục oy song song với lực P


 (hình 11.8.2) 

Theo định lí varinhông ta có: 

    )()( ioo PmPm


  

Mặt khác 

    co xPPm .)( 


 

    iiio xPPm .)(  


 

Suy ra:   P.xc = Pi . xi 

    
P

xP
x

ii

c




.
 

Thay vai trò trục x bằng trục y ta có: 

    
P

yP
y

ii

c




.
 

Ngoài ra: 

1P
 2P



nP


P


C 

X 

1P
 2P



nP


P


X1 

X2 

Xc 

Xn 

Y 

O 

A1 

A2 

C 

An 
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   P = m.g = .F.b.g 

   Pi = mi.g = .Fi.b.g 

 
gbF

xgbF

P

xP
x

iiii

c
...

.....



 
  

  Vậy:   

   
F

xF
x

ii

c




.
 

   
F

yF
y

ii

c




.
 

8.2.  Các phương pháp xác định trọng tâm 

 8.2.1. Phương pháp thực nghiệm. 

 Ta treo tấm phẳng mỏng tam giác bằng một sợi dây qua đỉnh A (hình 11.8.3) đầu 

dưới dây buộc vật có trọng lượng P thì sợi dây thẳng đứng trùng với trung tuyến AM 

của tam giác ABD. Điều này chứng tỏ trọng tâm của tam giác nằm trên trung tuyến 

AM. Cũng làm tương tự nhưvậy với điểm B, khi đó sợi dây trùng với trung tuyến BN 

(hình 11.8.4). Giao điểm C của các trung tuyến AM và BN chính là trọng tâm của tam 

giác ABD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Hình 8.4 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

D 

M 

P 

A 

B 

D 
N 

P 

C 
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Hình vẽ Diện tích Vị trí trọng tâm 

c

c

C
y

h

x
b

 

 

 

 

 

F = 
2

1
b.h 

 

 

xc = 
3

1
b 

yc = 
3

1
h 

 

 

c

l
a b
x

h
y

C

c

 

 

 

 

 

F = 
2

1
l.h 

 

 

xc = 
3

1
(a + b) 

yc = 
3

1
h 

 

B

h
by

C
y

b

B

 

 

 

 

 

F = h
bB

.
2


 

 

yB = 
3

.
2 h

bB

bB




 

 

yb = 
3

.
2 h

bB

bB




 

 

Ct

d

O

RR

y

y

 

 

 

 

 

F = 
8

2d
 

 

 

yt = 0,2878.d 

 

 

yt = 0,2122.d 
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6cm

3
y

3

2X

X

3C

C2

1C
2

y

1

2cm

4cm

2cm

2cm

2cm

X

8.2.2, Công thức tính trọng tâm của một số hình khối đơn giản 

 

      Hình 8.5 

Ví dụ 1: Cho một bản đồng chất có 

kích thước như (hình 11.8.6). Hãy xác định trọng tâm của bản. 

Bài giải : 

Ta dựng hệ trục Oxy và chia hình trên 

thành ba phần. Tính tọa độ trọng tâm của 

mỗi phần và diện tích của chúng. (hình 11.8.7) 

          

Hình 8.6 

 

 

 

Diện tích của bản là: 

F = F1 + F2 + F3 = 4+12+8 = 24
2cm  

Theo công thức  

 

 
F

xF
x

ii

c




.
 

 
F

yF
y

ii

c




.
      

Ta có:         

 

Hình 8.6 

3

5

24

8.412.14.1.









F

xF
x

ii

c        

3

10

24

8.512.34.1.









F

yF
y

ii

c  

  Fk 
  12 

   3    5 
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Mã bài: HCE 01 11 09 

 bài 09: chuyển động cơ bản của vật rắn 

 

Giới thiệu : 

- Giúp học sinh biết được các khái niệm về vật rắn chuyển động tịnh tiến, quay, 

song phẳng..  

Mục tiêu thực hiện: 

8. Phân biệt được các chuyển động: tịnh tiến, quay, song phẳng của vật rắn. 

9. Nhận biết được các chuyển động: tịnh tiến, quay, song phẳng của vật rắn 

Nội dung chính: 

9.1.  Chuyển động tịnh tiến 

9.2.  Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định 

9.2.1 Khảo sát chuyển động quay của vật rắn 

9.2.2 Khảo sát chuyển động quay của các điểm thuộc vật rắn:  

9.3.  Chuyển động song phẳng của vật rắn 

 Các hình thức học tập: 

- Học trên lớp về các khái niệm về chuyển động tịnh tiến, quay và song phẳng 

- Các ví dụ giải các bài toán về chuyển động tịnh tiến, quay và song phẳng 

- Học theo nhóm. 

Nội dung:   

9.1.  Chuyển động tịnh tiến 

10. Định nghĩa: Chuyển động của vật rắn được gọi là tịnh tiến khi một đoạn thẳng bất 

kỳ thuộc vật giữ phương không đổi trong quá trình chuyển động. 

Ví dụ: Chuyển động của một thùng xe trên một đoạn thẳng (hình 11.9.1), chuyển 

động của thanh truyền AB trong cơ cấu hình bình hành (hình 11.9.2) 

                

(hình 11.9.1)        (hình 11.9.2) 
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11. Tính chất: Định lý. Khi vật rắn chuyển động tịnh tiến, các điểm thuộc vật vẽ nên 

những quỹ đạo đồng nhất (có thể đặt trùng khít lên nhau) tại mỗi thời điểm các điểm 

thuộc vật có vận tốc bằng nhau và gia tốc bằng nhau. 

Chứng minh: Lấy hai điểm bất kỳ A, B thuộc vật các véctơ định vị của chúng liên hệ 

với nhau bằng hệ thức sau: ABrr AB   

Trong đó: AB  là véctơ hằng: có môdun không đổi (do tính chất vật rắn tuyệt đối) và 

phương chiều không đổi (do vật rắn chuyển động tịnh tiến) do đó vị trí của điểm B có 

được bằng cách trược điểm A trên giá của véctơ AB . Với véctơ hằng AB . Trong 

phép trượt này quỹ đạo điểm A sẽ đến trùng với quỹ đạo điểm B, tức quỹ đạo điểm A 

có thể đặt trùng khít lên quỹ đạo điểm B (hình 11.9.3). 

 Do AB  là véctơ nên: 0
dt

ABd
 

 Vậy:         ,AB
AB vv

dt

rd

dt

rd
  

      AB
AB aa
td

rd

td

rd


2

2

2

2

   (hình 11.9.3) 

Như vậy về mặt động học vật rắn chuyển động tịnh tiến được thay thế bằng một chất 

điểm. để khảo sát nó có thể sử dụng các phương pháp đã được trình bày trong 

chương 4. 

 

Ví dụ: 

Một vật rắn bắn ra theo phương ngang với vận tốc ban đầu 0v


 
sau đó rơi xuống 

theo quy luật : x = v
o
t; y = 

2

2

1
gt  

Tìm quỹ đạo, vận tốc, gia tốc toàn phần, gia tốc tiếp tuyến, gia tốc pháp tuyến, 

bán kính cong của quỹ đạo tại một thời điểm t bất kỳ. 

Khử thời gian t trong phương trình chuyển động ta được phương trình quỹ đạo:  

y = 
2

2

0

.x
2.v

g
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Đây là phương trình parabol. (xem hình 9.4).  

Vận tốc của vật xác định được  

0x v
dt

dx
v   

   gt
dt

dy
v y  

   222

0 tgvv   

Gia tốc của điểm được xác định như sau:  

w
x 
= 0

dt

xd
2

2

 ;  w
y 
= g

dt

yd
2

2

    (hình 11.9.4) 

Suy ra w = g . Gia tốc của vật bằng gia tốc trọng trường.  

Để xác định gia tốc tiếp tuyến ta có:  

  
v

tg

tgv

tg

dt

dv
w

2

222

0

2
t 


  

Theo kết quả ở trên v
2 

= v
o

2 

+ g
2

t
2 

nên suy ra:  

2

0

2 vv
g

1
t 

Thay vào biểu thức của w
t 

ta được: 

 

2

2

0t

v

v
1gw   

 Từ kết quả này ta thấy tại thời điểm ban đầu v = vo thì wt = 0  

Khi v → ∞ thì wt → g. 

Tiếp theo ta xác định gia tốc pháp tuyến căn cứ vào biểu thức: 

w
2 
= w

2

τ 
+ w

2

n

Ta có: 
2

2

02

2

2

0222

τ

22

n
v

v
.g

v

v
1ggwww 








  

Suy ra:  
v

v
gw 0

n    

Tại thời điểm đầu v = v
o 
do đó w

n 
= g.  
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Từ biểu thức tìm được của w
n 
ta có thể xác định được bán kính cong của quỹ đạo.  

  
ρ

v
w

2

n   suy ra 
n

2

w

v
ρ  hay 

.gv

v
ρ

0

3

  

Tại thời điểm đầu v = v
o 
ta có :  

g

v
ρ 0  

 Khi v → ∞ thì ρ→ ∞.  

 

9.2.  Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định 

- Định nghĩa: Chuyển động của vật rắn có hai điểm luôn luôn cố định được gọi là chuyển 

động quay quanh một trục cố định. Đường thẳng đi qua hai điểm cố định được gọi là trục 

quay (hình 11.5-5). 

Khi một vật quay quanh một trục cố 

định, mỗi điểm thuộc vật chuyển động 

trên một đường tròn có tâm nằm trên trục 

quay, có bán kính bằng khoảng cách từ 

điểm đó đến trục quay (bán kính quay của 

điểm). 

Để khảo sát chuyển động của vật chỉ 

cần khảo sát chuyển động của một tiết 

diện phẳng bất kỳ vuông góc với trục 

quay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 9.5

9.2.1 Khảo sát chuyển động quay của vật rắn 

+   Phương trình chuyển động: Góc định vị   của tiết diện phẳng là góc giữa trục cố 

định Ix với bán kính quay IM của tiết diện phẳng:    

   = (t)        (5-1) 

được gọi là phương trình chuyển động của vật quay 

+   Vận tốc góc của vật, ký hiệu   

      =
dt

d
  = (t)   (5-2)  

Dấu của   biểu diễn chiều quay 
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 >0 - vật quay theo chiều dương 

 <0  - vật quay theo chiều âm 

- Giá trị vận tốc góc   =| | biểu diễn tốc độ quay của vật, được tính bằng rad/s 

(hoặc 1/s): 

    = )/(
30

srad
n

     (5-3) 

trong đó: n là số vòng quay trong một phút của vật. 

+    Gia tốc góc của vật, ký hiệu    

  = 



dt

d
  (rad/s hoặc 1/s)                                          (5-4) 

+   Dấu hiệu chuyển động quay nhanh dần, chậm dần: chuyển động quay được gọi là 

nhanh dần (chậm dần) nếu   tăng theo thời gian (giảm theo thời gian). Do dấu hiệu 

của chuyển động nhanh dần, chậm dần sẽ là: 

         >   0 

     <   0  

      Dấu “>” ứng với chuyển động nhanh dần, còn Dấu”<” ứng với chuyển động chậm 

dần. 

+   Các chuyển động quay đặc biệt (chọn chiều dương thuận chiều quay) 

 Chuyển động quay đều: 

  =  0=const;  =0;  = 0(t - t0)+ 0  

              trong đó 0   (t0) 

 Chuyển động quay biến đổi đều: 

;0 const   ;)( 000   tt 000

2

00 )()(
2

1
  tttt  

(5-7) 

trong đó:  0= )( 0t ; )( 00 t  . Dấu “+” ứng với chuyển động nhanh dần đều, 

còn Dấu “-“ ứng với chuyển động chậm dần đều.  

9.2.2 Khảo sát chuyển động quay của các điểm thuộc vật rắn:  

- Khảo sát một điểm M có bán kính quay R (R=IM). 
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+ Phương trình chuyển động của điểm m dọc quỹ đạo:  )(tRs   (5-8) 

 + Vận tốc điểm M: 
dt

OMd
vM   

- Phương: vuông góc với  bán kính quay R 

- Chiều: thuận chiều quay (thuận với   ) 

- Giá trị: vM= R      (5-9) 

+ Gia tốc của điểm M:   
nt

M aaa        

Trong đó: 
ta  là thành phần gia tốc tiếp, còn 

na là gia tốc pháp. 

 Gia tốc tiếp ta : 

- Phương vuông góc với bán kính quay. 

- Chiều: thuận chiều v  nếu vật quay nhanh 

 dần, và ngược chiều v  nếu vật quay chậm  

dần (thuận chiều với  ). 

-  Giá trị:  Ra t                            (5 –10)   

 Gia tốc pháp 
na : 

- Phương dọc bán kính quay. 

- Chiều: hướng về trục quay (gia tốc hướng tâm).    

- Giá trị: 
2Ran                              (5 –11)   (hình 11.9.6) 

Ví dụ:  

Một bánh đà đang quay với vận tốc n = 90 vòng/phút người ta hãm cho nó quay chậm 

dần đều cho đến khi dừng hẳn hết 40 giây. Xác định số vòng quay bánh đà quay được 

trong thời gian hãm đó. 

Bài giải. 

Phương trình chuyển động của bánh đà là : 

t
t

t .;
2

.. 0

2

   

ở đây ta chọn góc quay ban đầu 
0 
= 0 .  



Khoa: Cơ khí chế tạo – CĐN Tp. HCM Page 54 

Tại thời điểm t
0 
= 0 ,

30

.n
   tại thời điểm t = t

1 
khi bánh đà dừng hẳn ω = ω

1 
= 0. Suy ra 

: 
t

ω
εhayε.tω0ω 0

0   

 
Thay vào trên ta tìm được : 
 

606030
2 111 ntntnt

N


   

30
120

nt
NHay 1  (vòng) 

Từ khi bắt đầu phanh cho đến khi dừng hẳn bánh đà còn quay được 30 vòng nữa. 

 
9.3.  Chuyển động song phẳng của vật rắn 

- Định nghĩa: Chuyển động song phẳng của vật rắn được gọi là chuyển động song phẳng 

khi mỗi điểm thuộc vật luôn luôn di chuyển trong một mặt phẳng song song với một mặt 

phẳng cố định được chọn trước được gọi là mặt phẳng quy chiếu (hình 11.9.7) 

  

  Hình 9.7     (hình 11.9.8) 

    - Mô hình: việc khảo sát chuyển động của vật rắn được đưa về khảo sát chuyển động của 

một tiết diện phẳng của nó trong mặt phẳng chứa tiết diện, song song với mặt phẳng quy 

chiếu (hình 11.9.8). Trong các cơ cấu phẳng, các khâu của nó đều chuyển động song 

phẳng.  

Ví du: Cơ cấu tay quay thanh truyền cơ cấu bốn khâu, bánh xe lăn không trượt theo một 

đường cong phẳng. 

- Khảo sát chuyển động của các vật rắn 

a/  Phân tích chuyển động hình phẳng S thành chuyển động tịnh tiến và quay. 

Chọn một điểm O thuộc vật và hệ trục Oxy có trục Ox và Oy luôn luôn song song với các 

trục O1x1, O1y1 tương ứng. Đối với hệ trục Oxy tấm phẳng quay quanh trục qua O và góc 
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định vị s  (vận tốc góc )(ts   , gia tốc góc   )(tss (t) , còn hệ trục Oxy chuyển 

động tịnh tiến đối với hệ trục cố định O1x1y1 với các thông số định vị )(),(0 tytx o  (với vận tốc 

)(0 tv , gia tốc góc )(0 ta ) 

Bằng cách như vậy, chuyển động của hình phẳng S được phân tích thành chuyển động tịnh 

tiến cùng với hệ trục Oxy và chuyển động quay đối với hệ trục này  

b/ Các yếu tố động học của chuyển động hình phẳng 

Để xác định chuyển động hình phẳng cần xác định chuyển động tịnh tiến của hệ trục 

Oxy (qua vận tốc và gia tốc cực O) và chuyển động quay của hình phẳng quanh trục qua O 

và thẳng góc với mặt phẳng của hình phẳng (qua vận tốc góc và gia tốc góc). Các đại lượng 

(hình 11.9.9): ssav  ,,, 00 được gọi là các yếu tố đông học của hình phẳng chuyển động 

song phẳng. Các đại lượng 0,avo phụ thuộc vào việc chọn cực, còn các đại lượng 

ss  , không phụ thuộc vào việc chọn cực. 
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Mã bài: HCE 01 11 10 

bài 10: c«ng-c«ng suÊt-®éng n¨ng-thÕ n¨ng-®éng lượng 

 

Mục tiêu thực hiện:  

 

Giải thích được các khái niệm: công, công suất, động năng, thế năng, động lượng. 

Phân biệt được các đại lượng: công, công suất, động năng, thế năng, động lượng. 

Tính toán được các đại lượng: công, công suất, động năng, thế năng, động lượng theo các 

công thức giải tích đã học. 

 

Nội dung:   

 

10.1.  Công 

Khái niệm: là đại lượng đánh giá tác dụng của lực theo di chuyển của điểm đặt lực. 

Khi có lực tác dụng làm cho chất điểm di chuyển được một đoạn, nó liên hệ với một đại 

lượng được gọi là công của lực. 

Công của lực không đổi và điểm đặt lực di chuyển dọc theo đường thẳng trùng với phương 

của lực tác dụng, ký hiệu A tính theo công thức: 

 A = Fs 

Lấy dấu “+” khi điểm đặt ủa lực di chuyển cùng chiều lực, Lấy dấu “-“ trong trường hợp 

ngược lại (hình 11.8.21 a, b) 

Trường hợp phương của lực hợp với phương di chuyển một góc  (hình 11.8.22 a, b): ta 

phân lực F ra hai thành phần 1F và 2F . 

Thành phần 1F vuông góc với phương di chuyển và 2F dọc phương di chuyển lực 

1F không gây chuyển động theo phương của nó nên công ứng với bằng không, còn thành 

phần 2F hướng dọc phương di chuyển, công của nó được tính theo công thức (8 - 35)1. 

Vậy công của lực F bằng công của lực 2F : (hình 11.8.22 a, b) 

  A =  F2s = Fcoss 

Khi  0 <  < 
2


  thì A > 0 và khi đó ta có công động. 

Khi  
2


<  < thì A < 0 và khi đó ta có công cản 
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- Biểu thức 

- Đơn vị:  

Đơn vị công bằng đơn vị lực x đơn vị độ dài 

Đơn vị công thường được dùng là Niutơn. mét (Nm) và các bội số của nó. 

Đơn vị Nm còn được gọi là jun (j) 

Trường hợp khi lực có phương chiều và giá trị thay đổi (hình 11.8.23): 

Trong trường hợp này ta tính công của lực ứng với di chuyển bé (di chuyển vô cùng bé). 

Khi đó có thể xem đoạn đường di chuyển là thẳng và lực có phương, chiều và giá trị 

không đổi (bỏ qua sự thay đổi bé của chúng) và nhờ vậy có thể sử dụng công thức (8 – 

35). Công của lực trong di chuyển vô cùng bé của điểm đặt lực được gọi là công nguyên 

tố, ký hiệu dA được tính theo công thức: dA = 1F ds 

Trong đó: tF là hình chiếu của lực F trên phương tiếp tuyến của quỹ đạo điểm đặt lực, 

còn ds là đoạn di chuyển dễ dàng nhận được: ;cosFFt  rdsd   

Trong đó:   là góc giữa lực F  và phương dương của tiếp tuyến (phương dương của tiếp 

tuyến được chọn phù hợp với phương dương của quỹ đạo của điểm đặt lực), rd là véctơ 

di chuyển vô cùng bé, do đó: 

     zzyyx dFdFdxFrdFrdFrdFdA  ),(cos   (8-36) 

 Để tính công A của lực khi điểm đặt lực di chuyển từ vị trí M1, đến vị trí M2 ta cần chia 

cung M1M2 thành nhiều cung nhỏ và tính công (công nguyên tố) trong các đoạn di chuyển 

nhỏ và cộng lại. Bằng cách đó ta có: 

    A = zzyyx

M

M

x

r

r

dFdFdFrFd  
2

1

2

1

   (8 –37) 

10.2.  Công suất: 

Khái niệm: Công suất của lực là công của lực ứng với một đơn vị thời gian, ký hiệu W. 

 Trong trường hợp lực có phương, chiều và giá trị không đổi, điểm đặt lực di chuyển theo 

đường thẳng thì: 

- Biểu thức  W = 
12 tt

A


 

A là công thức sinh ra trong khoảng thời gian (t2 – tư ứng với điểm đặt lực di chuyển từ M1 

đến M2, nó được tính theo công thức (8 – 35)1, hoặc công thức (8 – 35)2. 
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- Đơn vị: Đơn vị của công suất là jun/giây, ký hiệu j/s, còn được gọi là oát, ký hiệu W. 

 Trong trường hợp lực thay đổi theo thời gian về phương, chiều và giá trị, còn điểm đặt 

lực di chuyển theo đường cong thì: 

  W = zFyFxFvF
dt

rd
F

dt

dA
zyx
             (8 – 38) 

Công suất của hệ lực: )...,,( 21 NFFF  được tính theo công thức: 

 W = )(
11

kkzkky

N

k

kkxk

N

k

k zFyFxFvF
dt

dA
  



   (8 - 39) 

Công A của lực có thể tính theo công thức: 

  A =  Wdt¦                                                         (8 – 40) 

ở đây cận lấy tích phân được lấy  ứng với vị trí của cơ hệ của vị trí đầu và vị trí cuối của cơ 

hệ trong di chuyển. 

10.3.  Động năng 

- Khái niệm: Gọi Wf và Wqt lần lượt là tổng công suất của các lực tác dụng lên cơ hệ và 

của các lực quán tính của các chất điểm thuộc cơ hệ: 

 WF = k

N

k

k vF
1

 

 Wqt= k
k

kk

qt

k v
dt

dv
mvF   = - )

2

1
()

2

1
( 22

kkkk vm
dt

d
vm

dt

d
   

Đại lượng 
2

2

1
kkvm  được gọi là động năng của chất điểm Mk và:  T = 

2

2

1
kkvm . 

được gọi là động năm của cơ hệ. Đơn vị của động năng là kg
2

2

s

m
.  Vậy:  Wqt=

dt

dT
 

Vì hệ lực (10 – 1) cân bằng nên tổng công suất của các lực thuộc hệ triệt tiêu. Vậy: 

 Wqt + WF=0 kk vF
dt

dT
                 (10 – 23) 

Định lý: Đạo hàm theo thời gian động năng của cơ hệ bằng tổng công suất của tất cả các 

lực (gồm các nội lực và ngoại lực hoặc các lực liên kết và lực hoạt động) tác dụng lên các 

chất điểm thuộc cơ hệ. 

Từ (10 – 23) ta có: 

   dT =   kkkkk dArdFdtvF     (10 – 24) 
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Định lý: Vi phân động năng cơ hệ bằng tổng công nguyên tố của các lực (nội lực và ngoại 

lực hoặc lục tác động và lực liên kết) tác dụng lên cơ hệ. 

Khi phân tích hai vế của đẳng thức (10 – 24) với các cận tương ứng ta có:  

  T – T0= kA                         (10 – 25) 

Định lý: Biến thiên động năng của cơ hệ trong một khoảng thời gian nào đó bằng tổng 

công của các lực (nội lực và ngoại lực hoặc lực hoạt động và lực liên kết) sinh ra trong 

chuyển dời ứng với khoảng thời gian đó. 

Cần chú ý rằng khác với các định lý động lượng chuyển động khối tâm và mômen động 

lượng, nội lực làm biến đổi động năng cơ hệ. Vì lý do đó định lý động năng phản ánh sâu 

sắc bản chất quá trình thay đổi chuyển động của cơ hệ và nhờ nó trạng thái chuyển động 

cơ hệ được nghiên cứu sâu sắc.  

- Biểu thức:  

+ Vật rắn chuyển động tịnh tiến: Vật có khối lượng m, chuyển động với vận tốc v . Trong 

trường hợp này các phần tử của vật đều có cùng vận tốc v . Do đó, (hình 11.10.4): 

 T = 
2222

2

1
)(

2

1

2

1

2

1
mvvmvmm kkkk          (10 - 26) 

Vật rắn chuyển động quay quanh một trục cố định (hình 11.10.5). Xét một phần tử Mk của 

vật rắn có khối lượng mk nằm cách trục quay một khoảng hk (bán kính quay). Gọi   là 

vận tốc góc của vật. Vận tốc của chất điểm Mk được tính theo công thức: 

   Vk = hk  

Do đó:  

  T=
222222

2

1
)(

2

1

2

1

2

1
   Ihmhmvm kkkkkk       (10 – 27) 

Trong đó: I là mômen quán tính của vật rắn đối với trục quay 

+ Vật rắn chuyển động song phẳng: Xét trường hợp một tấm phẳng có khối lượng m, vận 

tốc khối tâm cv  và vận tốc góc s (đối với hệ trục toạ độ tịnh tiến cùng với khối tâm). Gọi 

P là vận tốc tức thời của tấm phẳng. Một phần tử Mk có khối lượng mk cách tâm quay tức 

thời một đoạn hk có vận tốc bằng vk = hk . Ta có (hình 11.10.6) 

T = 
222222

2

1
)(

2

1

2

1

2

1
 pkkkkkk Ihmhmvm           (10 – 28) 

Trong đó: Ip là mômen quán tính của tấm phẳng đối với trục qua tâm vận tốc tức thời P và 

thẳng góc với mặt phẳng tấm. 
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 Theo định lý về mômen quán tính đối với các trục song song (định lý 8 - 3), ta có:             

Ip = Ic+ m(PC)2 

 Trong đó: Ic là mômen quán tính của tấm đối với trục qua khối tâm C và thẳng góc 

với mặt phẳng tấm. 

 Do đó: T = 
2

1
Ip

2 =   2222

2

1
)(

2

1
)(

2

1
Iscssc IPCmPCmI    

 Khi chó ý: vc=  sPC, ta cã: 

 T = 
22

2

1

2

1
scc Imv   

- Đơn vị 

10.4.  Thế năng. 

- Khái niệm: Khi cơ hệ chuyển động trong trường lực thế thì tại từng vi trí của cơ hệ 

tiềm ẩn dạng năng lượng được gọi là thế năng, ký hiệu , là tổng công của tất cả các lực 

thế tác dụng lên cơ hệ khi nó di chuyển từ vị trí đang xét ký hiệu vị trí “M” đến vị trí được 

gọi làm gốc, ký hiệu ”vị trí O”, với nó các chất điểm của cơ hệ có vị trí 
00

2

0

,1 ,...., NMMM , 

còn vị trí “M” ứng với vị trí của cơ hệ khi các chất điểm có vị trí M1, M2,…., MN
 Vậy: 

         -  Biểu thức                    
MO

AM  )(   

Trong đó 
MO

A là tổng công các lực khi cơ hệ di chuyển từ “vị trí M” đến “vị trí gốc O”. Vậy 

MO
AM  )( , với 

MO
A là tổng cộng các lực khi cơ hệ di chuyển từ vị trí ”M” đến vị trí gốc 

“O”. Từ đó suy ra 
MO

AM  )(,0)0( . Vì công của lực trong trường lực thế không phụ 

thuộc dạng quỹ đạo của điểm đặt các lực, nên cơ hệ di chuyển từ …vị trí M” “đến vị trí O” 

có thể qua vị trí “M”: 

 )'()( MAAAAM
MMMOMMMO




 

Từ đây: 
MM

AMM


 )()(           (10 – 45) 

Tức chênh lệch thế năng tại “vị trí M và vị trí M” bằng tổng cộng các lực khi cơ hệ di 

chuyển từ “vị trí M” đến “vị trí M” 

 

- Đơn vị 

10.5.  Động lượng 

- Khái niệm: 

- Định lý: Gọi R  véctơ chính của hệ lực (10 – 1). Vì hệ lực cân bằng nên véctơ chính của 

nó phải triệt tiêu. Do đó ta có: 
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   R = 0 qt

kk FF    (a) 

  kF là hợp lực của ngoại lực và nội lực tác dụng lên chất điểm Mk. Vì véctơ chính của 

hệ nội lực triệt tiêu nên: 

   e

k

i

k

e

kk FFFF  

Còn  )( kk

k

kkk

qt

k vm
dt

d

dt

vd
mamF    

 Qvm kk   được gọi là động lượng của cơ hệ, là đại lượng đặt trưng cho chuyển 

động cơ hệ. 

 Vậy đẳng thức a có thể viết như sau: 

0
dt

Qd
F e

k                       

Từ đó ta nhận được:      e

kF
dt

Qd
           (10 – 2) 

Vậy ta có định lý sau: 

  Định lý: Đạo hàm động lượng của cơ hệ theo thời gian bằng tổng các ngoại lực 

(véctơ chính của hệ ngoại lực) tác dụng lên cơ hệ. Từ (10 – 2) ta có: 

 dtFQd e

k  

Tích phân hai vế trong khoảng thời gian từ t1 đến t2 ta nhận được: 

  e

k

t

t

e

k

t

t

e

k SdtFdtFQQ
2

1

2

1

12       (10 – 3) 

 Định lý: Biến thiên của động lượng của cơ hệ trong một khoảng thời gian nào đó 

bằng tổng xung lực các ngoại lực tác dụng lên cơ hệ trong khoảng thời gian nào đó. 

Đối với một trục Ox cố định, ta có: 

  e

kx

x F
dt

dQ
,                                          (10 – 4) 

   e

kx

t

t

e

kxxx SdtFQQ
2

1

)1()2(
               (10 – 5) 

trong đó: chỉ số x ký hiệu hình chiếu của đại lượng tương ứng trên trục x. 

 

-Đơn vị 




